          Phương pháp giải các bài tập về sự phóng xạ 


Phần 1:Nội dung



I)Lý do chọn đề tài.


Khi giảng dạy phần “vật lý hạt nhân” lớp 12 tôi nhận thấy hầu hết các em học sinh đều rất lúng túng khi làm  các bài tập về “hiện tượng phóng xạ”


Lý do :Bởi đây là phần có nhiều dạng bài tập ,có nhiều công thức cần nhớ và việc áp dụng các công thức toán học tương đối phức tạp. Khó khăn lớn nhất của các em là việc xác định bài toán thuộc dạng nào để ra đưa phương pháp giải  phù hợp cho việc giải bài toán đó 



Mặt khác ,trong giai đoạn hiện nay khi mà hình thức thi trắc nghiệm được áp dụng trong các kỳ thi tôt nghiệp và tuyển sinh đại học cao đẳng ,yêu cầu về phương pháp giải nhanh và tôt ưu cho các em là rất cấp thiết để các em có thể đạt được kết quả cao trong các kỳ thi đó


II)Mục đích nghiên cứu


-Giúp các em học sinh có thể nắm chắc kiến thức về sự phóng xạ, giải thông thạo các dạng bài tập cơ bản về sự phóng xạ và có những kĩ năng tốt trong việc làm các bài tập trắc nghiệm về hiện tượng phóng xạ


III) Đối tượng và phạm vi nghiên cứu



1)Đối tượng nghiên cứu


-Học sinh lớp 12  ôn thi tôt nghiệp và thi tuyển sinh đại học cao đẳng


2)Phạm vị nghiên cứu



-Thời gian nghiên cứu :trong năm học 2007-2008



-Đề tại nghiên cứu về “hiện tượng phóng xạ” trong chương “vật lý hạt nhân” thuộc  chương trình lớp 12



IV)Phương pháp nghiên cứu



-Xác định đối tượng học sinh áp dụng đề tài



-Trình bày cơ sở lý thuyết  về hiện tượng phóng xạ


-Phương pháp giải nhanh  các dạng bài tập về hiện tượng phóng xạ


-Các ví dụ minh hoạ cho từng dạng bài tập



-Đưa ra các bài tập áp dụng trong từng dạng để học sinh luyện tập



-Kiểm tra sự tiếp thu của học sinh bằng các đề ôn luyện



-Đánh giá , đưa ra sự điều chỉnh phương pháp cho phù hợp từng đối tượng học sinh
Phần 2:Nội dung


A)Kiến thức cơ bản:



1) Sự phóng xạ


1.1)Định nghĩa 



Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử tự động phóng ra các bøc x¹ gäi lµ tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác. 



1.2)Định luật phóng xạ


-Mỗi chất phóng xạ được đặc trưng bởi một thời gian T gọi là chu kỳ bán rã. Cứ sau mỗi chu kỳ này thì một nưa số nguyên tử của chất ấy biến đổi thành chất khác.
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[image: image1.wmf]T

t

-

2

= No e-(t  hay  m = mo 
[image: image2.wmf]T

t

-

2

= mo e-(t ; ( = 
[image: image3.wmf]T

T

693

,

0

2

ln

=


1.3) Độ phóng xạ



-Độ phóng xạ H của một lượng chất phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của lượng chất phóng xạ đó và được đo bằng số phân rã trong 1 giây. 



-Độ phóng xạ H giảm theo thời gian với qui luật:

H = (N = (No e-(t  = Ho e-(t ; với Ho = (No là độ phóng xạ ban đầu.



-Đơn vị độ phóng xạ là Beccơren (Bq) hay Curi (Ci):


1 Bq = 1phân rã/giây  ; 1Ci = 3,7.1010 Bq.


2)Năng lượng phóng xạ





A                   B + C
2.1)Năng lượng toả ra trong một phân rã
+
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 là độ hụt khối các hạt nhân trước và sau tương tác
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 là năng lượng liên kết của các hạt nhân trước và sau tương tác


2.2)Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân
a)Định luật bảo toàn động lượng
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Hạt nhân A đứng yên phóng xạ : 
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· Hạt B và C chuyển động ngược chiều nhau

· PB=PC  
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Ta có hệ phương trình: 
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b)Định luật bảo toàn năng lượng


EA+WA=EB + WB + EC +WC  
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Trong đó: 
E =m .c2 là năng lượng nghỉ


W=
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m.v2 là động năng của hạt
B)Phương pháp giải các dạng bài tập và  ví dụ
I)Xác định các đại lượng đặc trưng cho sự phóng xạ
I.1)Phương pháp chung
1)Xác định số nguyên tử (khối lượng ) còn lại của chất phóng xạ sau thời gian phóng xạ t

-Số nguyên còn lại sau thời gian phóng xạ t: 

N=N0 
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-Khối lượng còn lại sau thời gian phóng xạ t :
m= m0. 
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-Số nguyên tử có trong m(g) lượng chất :  
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NA=6,023.1023 hạt/mol  là số Avôgađrô 
Chú ý: 
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N =N0 .
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 +Khi 
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 là số thập phân thì áp dụng các công thức :





N=N0 
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  +Khi  t << T thì áp dụng công thức gần đúng : 
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2)Xác định số nguyên tử (khối lượng ) bị phóng xạ của chất phóng xạ sau thời gian phóng xạ t

-Khối lượng bị phóng xạ sau thời gian phóng xạ t :
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-Số nguyên tử  bị phóng xạ sau thời gian phóng xạ t :
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Chú ý: +Phần trăm số nguyên tử (khối lượng) chất phóng xạ bị phóng xạ sau thời gian t phân rã là: 
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+Phần trăm số nguyên tử (khối lượng ) còn lại   của chất phóng xạ sau thời gian t
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3) Xác định số nguyên tử (khối lượng ) hạt nhân mới tạo thành sau thời gian phóng xạ t
-Một hạt nhân bị phóng xạ thì sinh ra một hạt nhân mới ,do vậy số hạt nhân mới tạo thành sau thời gian phóng xạ t bằng số hạt nhân bị phóng xạ trong thời gian đó
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-Khối lượng hạt nhân mới tạo thành sau thời gian phóng xạ t: 
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A’ là số khối của hạt nhân mới tạo thành

Chú ý:+Trong sự phóng xạ β  hạt nhân mẹ có số khối bằng số khối của hạt nhân con (A=A’)  .Do vậy khối lượng hạt nhân mới tạo thành bằng khối lượng hạt nhân bị phóng xạ


+ Trong sự phóng xạ α thì A’=A- 4 => 
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4)Trong sự phóng xạ α ,xác định thể tích (khối lượng) khí Heli tạo thành sau thời gian t phóng xạ.
- Một hạt nhân bị phóng xạ thì sinh ra một hạt  α ,do vậy số hạt α  tạo thành sau thời gian phóng xạ t bằng số hạt nhân bị phóng xạ trong thời gian đó.
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-Khối lượng khí Heli tạo thành sau thời gian t phóng xạ:

 mHe=4.
[image: image86.wmf]A

He

N

N

D


-Thể tích khí Heli được tạo thành(đktc) sau thời gian t phóng xạ  :V=22,4.
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5)Xác định độ phóng xạ của một chất phóng xạ
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Đơn vị của độ phóng xạ Bp: 1phân rã /1s= 1Bq   (1Ci=3,7.1010Bq)
Chú ý: Khi tính H0​ theo công thức H0= 
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I.2.C¸c vÝ dô:
VÝ dô 1: C«ban 
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 là đồng vị phóng xạ phát ra tia 
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 với chu kì bán rã T=71,3 ngày.

1.. Xác định tỷ lệ phần trăm chất Co bị phân rã trong 1 tháng (30 ngày).


2. Có bao nhiêu hạt 
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 được giải phóng sau 1h từ 1g chất Co tinh khiết.

Giải:
1. Tỷ lệ phần trăm chất Co bị phân rã trong 1 tháng (30 ngày).
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2. Số hạt 
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 được giải phóng sau 1h từ 1g chất Co tinh khiết 
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Ví dụ 2:Phương trình phóng xạ của Pôlôni có dạng: 
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1.Cho chu kỳ bán rã của Pôlôni T=138 ngày. Giả sử khối lượng ban đầu m0=1g. Hỏi sau bao lâu khối lượng Pôlôni chỉ còn 0,707g?


2. Tính độ phóng xạ ban đầu của Pôlôni. Cho NA=6,023.1023nguyên tử/mol.

Giải:
1.Tính t: 
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H0 = 1,667.1014 Bq
Ví dụ 3:Gọi 
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 là khoảng thời gian để số hạt nhân của một lượng chất phóng xạ giảm đi e lần (e là số tự nhiên với lne=1), T là chu kỳ bán rã của chất phóng xạ. Chứng minh rằng 
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 chất phóng xạ còn lại bao nhiêu 
phần trăm lượng ban đầu ? Cho biết  e0,51=0,6.
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Ví dụ 4:Hạt nhân 
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Một nguồn phóng xạ 
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 có khối lượng ban đầu m0 sau 14,8 ngày khối lượng của nguồn còn lại là 2,24g. Hãy tìm :


1. m0


2. Số hạt nhân Ra đã bị phân rã và khối lượng Ra bị phân rã ?

3.Khối lượng và số hạt nhân mới tạo thành ?

4.Thể tích khí Heli tạo thành (đktc) 
Cho biết chu kỳ phân rã của 
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 là 3,7 ngày và số Avôgađrô NA=6,02.1023mol-1.

Giải
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2.- Số hạt nhân Ra đã bị phân rã :

[image: image153.wmf]D
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6,02.1023(1-2-4)


[image: image158.wmf]D

N=0,903. 1023 (nguyên tử)


-Khối lượng Ra đi bị phân rã : 
[image: image159.wmf]D
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3. Số hạt nhân mới tạo thành : 
[image: image161.wmf]'
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-Khối lượng hạt mới tạo thành: 
[image: image164.wmf]'
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4 Thể tích khí Heli tạo thành (đktc) : V=22,4.
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I.3.Bài tập trắc nghiệm
1. Chất phóng xạ iôt 
[image: image169.wmf]131

53

I có chu kì bán rã 8 ngày. Lúc đầu có 200g chất này. Sau 24 ngày, số gam iốt phóng xạ đã bị biến thành chất khác là

A. 50g.


B. 175g.

C. 25g.


D. 150g.

2. Có 100g chất phóng xạ với chu kì bán rã là 7 ngày đêm. Sau 28 ngày đêm khối 
lượng chất phóng xạ đó còn lại là

A. 93,75g.


B. 87,5g.

C. 12,5g.


D. 6,25g.

3. Chu kỳ bán rã của 
[image: image170.wmf]60

27

Co bằng gần 5 năm. Sau 10 năm, từ một nguồn 
[image: image171.wmf]60

27

Co có khối lượng 1g sẽ còn lại

A. gần 0,75g.
    



B. hơn 0,75g một lượng nhỏ.
   

C. gần 0,25g.       




D. hơn 0,25g một lượng nhỏ.

4. Có thể tăng hằng số phóng xạ ( của đồng vị phóng xạ bằng cách nào ?

A. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong từ trường mạnh.

B. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong điện trường mạnh.

C. Đốt nóng nguồn phóng xạ đó.

D. Hiện nay chưa có cách nào để thay đổi hằng số phóng xạ.

5. Chu kì bán rã của chất phóng xạ 
[image: image172.wmf]90

38

Sr là 20 năm. Sau 80 năm có bao nhiêu phần trăm chất phóng xạ đó phân rã thành chất khác ?

A. 6,25%.


B. 12,5%.

C. 87,5%.


D. 93,75%.

6. Trong nguồn phóng xạ 
[image: image173.wmf]32

15

P với chu kì bán rã 14 ngày có 3.1023 nguyên tử. Bốn tuần lễ trước đó số nguyên tử 
[image: image174.wmf]32

15

P trong nguồn đó là

A. 3.1023 nguyên tử.



B. 6.1023 nguyên tử.

C. 12.1023 nguyên tử.



D. 48.1023 nguyên tử.

7. Côban phóng xạ 
[image: image175.wmf]60

27

Co có chu kì bán rã 5,7 năm. Để khối lượng chất phóng xạ giãm đi e lần so với khối lượng ban đầu thì cần khoảng thời gian

A. 8,55 năm.

B. 8,23 năm.
C. 9 năm.


D. 8 năm.

8. Có 100g iôt phóng xạ 
[image: image176.wmf]131

53

I với chu kì bán rã là 8 ngày đêm. Tính khối lượng chất iôt còn lại sau 8 tuần lễ.

A. 8,7g.


B. 7,8g.

C. 0,87g.


D. 0,78g.

9. Tìm độ phóng xạ của 1 gam 
[image: image177.wmf]226

83

Ra, biết chu kì bán rã của nó là 16622 năm (coi 1 năm là 365 ngày).

A. 0,976Ci.


B. 0,796C.

C. 0,697Ci.

          D. 0.769Ci.

10. Ban đầu có 5 gam chất phóng xạ radon 
[image: image178.wmf]222

86

Rn với chu kì bán rã 3,8 ngày. Số nguyên tử radon còn lại sau 9,5 ngày là

A. 23,9.1021.

B. 2,39.1021.
C. 3,29.1021.

D. 32,9.1021.

11. Hạt nhân 
[image: image179.wmf]C

14

6

 là một chất phóng xạ, nó phóng xạ ra tia (- có chu kì bán rã là 5600năm. Sau bao lâu lượng chất phóng xạ của một mẫu chỉ còn bằng 1/8 lượng chất phóng xạ ban đầu của mẫu đó.

A. 16800 năm.

B. 18600 năm.
C. 7800 năm.

D. 16200 năm.

12. Chu kì bán rã của 
[image: image180.wmf]U

238

92

 là 4,5.109 năm. Lúc đầu có 1g 
[image: image181.wmf]U

238

92

 nguyên chất. Tính độ 
phóng xạ của mẫu chất đó sau 9.109 năm.

A. 3,087.103Bq.




B. 30,87.103Bq.

C. 3,087.105Bq.




D. 30,87.105Bq.

13. Coban (
[image: image182.wmf]Co

60

27

) phóng xạ (- với chu kỳ bán rã 5,27 năm và biến đổi thành niken (Ni). Hỏi sau bao lâu thì 75% khối lượng của một khối chất phóng xạ 
[image: image183.wmf]Co

60

27

phân rã hết.

A. 12,54 năm.
  
 B. 11,45 năm.
C. 10,54 năm.
   
  D. 10,24 năm.

14. Phốt pho 
[image: image184.wmf]P

32

15

 phóng xạ (- với chu kỳ bán rã T = 14,2 ngày. Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng của một khối chất phóng xạ 
[image: image185.wmf]P

32

15

 còn lại là 2,5g. Tính khối lượng ban đầu của nó.

A. 15g.


B. 20g.

C. 25g.


D. 30g.

15. Tìm khối lư​ợng Poloni 
[image: image186.wmf]210

84

Po có độ phóng xạ 2 Ci. Biết chu kỳ bán rã là 138 ngày :  

A. 276 mg    

 B. 383 mg  

C. 0,442 mg      

D.  0,115 mg  

16. Đồng vị phóng xạ 
[image: image187.wmf]66

29

Cu có chu kỳ bán rã 4,3 phút. Sau khoảng thời gian t = 12,9 phút, độ phóng xạ của đồng vị này giảm xuống bao nhiêu :  

A.  85 %        

B.  87,5 %         
C. 82, 5 %          

D.  80 %   

17. Coâban 
[image: image188.wmf]60

27

Co là chất phóng xạ với chu kì bán rã 
[image: image189.wmf]3

16

năm. Nếu lúc đầu có 1kg chất phóng xạ này thì sau 16 năm khối lượng 
[image: image190.wmf]60

27

Co bị phân rã là

A. 875g.


B. 125g.

C. 500g.


D. 250g.

II) Tính chu kỳ bán rã của các chất phóng xạ
II.1)Phương pháp

1)Tính chu kỳ bán rã khi biết :

a) Tỉ số số nguyên tử ban đầu  và số nguyên tử còn lại sau thời gian phóng xạ t

b)Tỉ số số nguyên tử ban đầu và số nguyên tử bị phân rã sau thời gian phóng xạ t

c)Tỉ số độ phóng ban đầu và độ phóng xạ của chất phóng xạ ở thời điểm t
Phương pháp:

a) Tỉ số số nguyên tử ban đầu  và số nguyên tử còn lại sau thời gian phóng xạ t

N=N0 
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b)Tỉ số số nguyên tử ban đầu và số nguyên tử bị phân rã sau thời gian phóng xạ t


[image: image193.wmf]D

N=N0(1-
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c)Tỉ số độ phóng ban đầu và độ phóng xạ của chất phóng xạ ở thời điểm t

H=H0
[image: image198.wmf]t
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2)Tìm chu kì bán rã khi biết số hạt nhân ở các thời điểm t1 và t2
N1=N0 
[image: image200.wmf]1
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 ;N2=N0 
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3)Tìm chu kì bán khi biết số hạt nhân bị phân rã trong hai thời gian khác nhau

[image: image205.wmf]1

N

D

 là số hạt nhân bị phân rã trong thời gian t1
Sau đó t (s)  :
[image: image206.wmf]2
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D

 là số hạt nhân bị phân rã trong thời gian t2=t1

-Ban đầu : H0=
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4)Tính chu kì bán rã khi biết thể tích khí Heli tạo thành sau thời gian phóng xạ t
-Số hạt nhân Heli tạo thành :
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II.2)C¸c vÝ dô
VÝ dô1: Silic 
[image: image222.wmf]31
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 là chất phóng xạ, phát ra hạt 
[image: image223.wmf]b

-

 và biến thành hạt nhân X. Một mẫu phóng xạ 
[image: image224.wmf]31
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Si

 ban đầu trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã, nhưng sau 3 giờ cũng trong thời gian 5 phút chỉ có 85 nguyên tử bị phân rã. Hãy xác định chu kỳ bán rã của chất phóng xạ.
Giải:

-Ban đầu: Trong thời gian 5 phút có 190 nguyên tử bị phân rã 

[image: image225.wmf]Þ

H0=190ph©n r·/5phót
-Sau t=3 giờ:Trong thời gian 5 phút có 85 nguyên tử bị phân rã.

[image: image226.wmf]Þ
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Ví dụ2:Để đo chu kỳ của một chất phóng xạ người ta cho máy đếm xung bắt đầu đếm từ thời điểm t0=0. Đến thời điểm t1=2 giờ, máy đếm được n1 xung, đến thời điểm t2=3t1, máy đếm được n2 xung, với n2=2,3n1. Xác định chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này.

Giải:
-Số xung đếm được chính là số hạt nhân bị phân rã:
[image: image230.wmf]D
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[image: image234.wmf]D

N2= N0(1-
[image: image235.wmf]2

.

t

e

l

-

)=n2=2,3n1

1-
[image: image236.wmf]2

.

t

e

l

-

=2,3(1-
[image: image237.wmf]1

.

t

e

l

-

) 
[image: image238.wmf]Û

1-
[image: image239.wmf]1

.

3

t

e

l

-

=2,3(1-
[image: image240.wmf]1

.

t

e

l

-

) 
[image: image241.wmf]Û

1 +
[image: image242.wmf]1

.

t

e

l

-

+
[image: image243.wmf]1

.

2

t

e

l

-

=2,3

[image: image244.wmf]Û



 EMBED Equation.3  [image: image245.wmf]1

.

2

t

e

l

-

+
[image: image246.wmf]1

.

t

e

l

-

-1,3=0 => 
[image: image247.wmf]1

.

t

e

l

-

=x>0 

[image: image248.wmf]Û

X2 +x-1,3= 0 => T= 4,71 h
Ví dụ3:Hạt nhân Pôlôni là chất phóng xạ 
[image: image249.wmf]a

 ,sau khi phóng xạ nó trở thành hạt nhân chì  bền .Dùng một mẫu Po nào đó ,sau 30 ngày ,người ta thấy tỉ số khối lượng của chì và Po trong mẫu bằng 0,1595.Tính chu kì bán rã của Po
Giải:
· Tính chu kì bán rã của Po: 
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Ví dụ 4:Ra224 là chất phóng xạ 
[image: image257.wmf]a

 .Lúc đầu ta dùng m0=1g Ra224 thì sau 7,3 ngày ta thu được V=75cm3 khí Heli ở đktc .Tính chu kỳ bán rã của Ra224
Giải: 
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II.3.Bài tập trắc nghiệm
1. Sau thời gian t, độ phóng xạ của một chất phóng xạ (- giảm 128 lần. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là 

A. 128t.


B. 
[image: image260.wmf]128

t

.

C. 
[image: image261.wmf]7

t

.



D. 
[image: image262.wmf]128

t.

2. Sau khoảng thời gian 1 ngày đêm 87,5% khối lượng ban đầu của một chất phóng xạ bị phân rã thành chất khác. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là

A. 12 giờ.


B. 8 giờ.

C. 6 giờ.


D. 4 giờ.

3. Một gam chất phóng xạ trong 1s phát ra 4,2.1013 hạt β-. Khối lượng nguyên tử của chất phóng xạ này 58,933 u; lu = 1,66.10-27 kg. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là:

A. 1,78.108s.  

B.1,68.108s.  
C.1,86.108s.    

D.1,87.108 s.

4. Một mẫu phóng xạ 
[image: image263.wmf]Si

31
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 ban đầu trong 5 phút có 196 nguyên tử bị phân rã, nhưng sau đó 5,2 giờ (Kể từ t = 0) cùng trong 5 phút chỉ có 49 nguyên tử bị phân rã. Chu kỳ bán rã của 
[image: image264.wmf]Si

31

14

 là

A. 2,6 giờ


B. 3,3 giờ

C. 4,8 giờ


D. 5,2 giờ

5. Chu kì bán rã của radon là T = 3,8 ngày. Hằng số phóng xạ của radon là 

A. 5,0669.10-5s-1.




B. 2,112.10-6s-1.

C. 2,1112.10-5s-1.




D. Một kết quả khác.

6)Một chất phóng xạ phát ra tia [image: image265.png]


, cứ một hạt nhân bị phân rã cho một hạt [image: image266.png]


. Trong thời gian 1 phút đầu chất phóng xạ phát ra 360 hạt [image: image267.png]


, nhưng 6 giờ sau, kể từ lúc bắt đầu đo lần thứ nhất, trong 1 phút chất phóng xạ chỉ phát ra 45 hạt [image: image268.png]


. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là:

A. 1 giờ 


B. 2 giờ 

C. 3 giờ 


D. 4 giờ

7)Một lượng chất phóng xạ Radon có khối lượng ban đầu là [image: image269.png]


. Sau 15,2 ngày thì độ phóng xạ của nó giảm 93,75%. Chu kỳ bán rã T của Radon là :

A. 14,5 ngày 

B. 1,56 ngày

 C. 1,9 ngày 

D. 3,8 ngày

8. Một lượng chất phóng xạ Radon có khối lượng ban đầu là m0. Sau 15,2 ngày thì độ phóng xạ của nó giảm 93,75%. Chu kỳ bán rã T của Radon là : 
A. 14,5 ngày 

B. 1,56 ngày 
C. 1,9 ngày 


D. 3,8 ngày 

9. Một chất phóng xạ phát ra tia α , cứ một hạt nhân bị phân rã cho một hạt α. Trong thời gian 1 phút đầu chất phóng xạ phát ra 360 hạt α , nhưng 6 giờ sau , kể từ lúc bắt đầu đo lần thứ nhất , trong 1 phút chất phóng xạ chỉ phát ra 45 hạt α . Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là : 
A. 1 giờ 


B. 2 giờ 

C. 3 giờ 


D. 4 giôøø 

10. Các phép đo độ phóng xạ của một mẫu Cr thực hiện cứ 5 phút cho kết quả sau : 5524 t (phút) 0 5 10 15 Độ phóng xạ H (mCi) 19,2 7,13 2,65 0,99 Chu kỳ bán rã của Cr bằng 5524
A. 2,5phút 


B. 1,5phút 

C. 3,5phút 


D. 4,5phút 

11. Đồng vị Na là chất phóng xạ và tạo thành đồng vị của magiê. Sau 105 giờ, độ phóng xạ của Na giảm đi 128 lần. Chu kỳ bán rã của Na bằng 
A. 17,5h 


B. 21h 

C. 45h 


D. 15h

III)Tính tuổi của các mẫu vật cổ
III.1)Phương pháp

1)Nếu  biết tỉ số khối lượng (số nguyên tử) còn lại và khối lượng (số nguyên tử) ban đầu của một lượng chất phóng xạ có trong mẫu vật cổ
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2) Nếu  biết tỉ số khối lượng (số nguyên tử) bị phóng xạ và khối lượng (số nguyên tử) còn lại  của một lượng chất phóng xạ có trong mẫu vật cổ
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3)Nếu biết tỉ số khối lượng (số nguyên tử) còn lại của hai chất phóng xạ có trong mẫu vật cổ


[image: image284.wmf]t

e

N

N

.

01

1

1

l

-

=

; 
[image: image285.wmf]t

e

N

N

2

02

2

l

-

=


=> 
[image: image286.wmf])

(

02

01

2

1

1

2

.

l

l

-

=

t

e

N

N

N

N

 =>t=
[image: image287.wmf]1

2

01

2

02

1

.

.

ln

l

l

-

N

N

N

N

 với 
[image: image288.wmf]1

1

2

ln

T

=

l

 ,
[image: image289.wmf]2

2

2

ln

T

=

l


4)Tính tuổi của mẫu vật cổ dựa vào 
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(Đồng hồ Trái Đất)
-ở khí quyển ,trong thành phần tia vũ trụ có các nơtrôn chậm ,một nơtrôn gặp hạt nhân 
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 là  đồng vị phóng xạ 
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 với chu kỳ bán rã 5560 năm

-
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 có trong điôxit cacbon .Khi thực vật sống hấp thụ CO2 trong không khí  nên quá trình phân rã cân bằng với quá trình tái tạo 
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-Thực vật chết chỉ còn quá trình phân rã 
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 ,tỉ lệ 
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  trong cây giảm dần
Do đó:


+Đo độ phóng xạ của 
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  trong  mẫu vật cổ => H

+Đo độ phóng xạ của 
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  trong  mẫu vật cùng loại ,cùng khối lượng  của thực vật vừa mới chết =>H0



H=H0
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-Động vật ăn thực vật nên việc tính toán tương tự 

III.2)C¸c vÝ dô
Ví dụ 1 : Hiện nay trong quặng thiên nhiên có chứa cả 
[image: image306.wmf]238
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 và 
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 theo tỉ lệ nguyên tử là 140 :1. Giả sử ở thời điểm tạo thành Trái Đất, tỷ lệ trên là 1:1. Hãy tính tuổi của Trái Đất. Biết chu kỳ bán rã của 
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 là 4,5.109 năm. 
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 có chu kỳ bán rã 7,13.108năm
Giải: Phân tích :
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Ví dụ 2 :Thành phần đồng vị phóng xạ C14 có trong khí quyển có chu kỳ bán rã là 5568 năm. Mọi thực vật sống trên Trái Đất hấp thụ cacbon dưới dạng CO2 đều chứa một lượng cân bằng C14. Trong một ngôi mộ cổ, người ta tìm thấy một mảnh xương nặng 18g với độ phóng xạ 112 phân rã/phút. Hỏi vật hữu cơ này đã chết cách đây bao nhiêu lâu, biết độ phóng xạ từ C14 ở thực vật sống là 12 phân rã/g.phút.

Giải: Phân tích :Bài này tính tuổi dựa vào C14

H=H0
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Chú ý:Khi tính toán cần lưu ý hai mẫu vật phải cùng khối lượng
Ví dụ 3 :Trong các mẫu quặng Urani người ta thường thấy có lẫn chì Pb206 cùng với Urani U238. Biết chu kỳ bán rã của U238 là 4,5.109 năm, hãy tính tuổi của quặng trong các trường hợp sau:


1. Khi tỷ lệ tìm thấy là cứ 10 nguyên tử Urani thì có 2 nguyên tử chì.


2. Tỷ lệ khối lượng giữa hai chất là 1g chì /5g Urani.

Giải :Phân tích:Trong bài này tính tuổi khi biết tỉ số số nguyên tử(khối lượng)  còn lại và số nguyên tử (khối lượng )  hạt mới tạo thành: 
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III.3.Bài tập trắc nghiệm
1. Hạt nhân 
[image: image329.wmf]C
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 là một chất phóng xạ, nó phóng xạ ra tia (- có chu kì bán rã là 5600năm. Sau bao lâu lượng chất phóng xạ của một mẫu chỉ còn bằng 1/8 lượng chất phóng xạ ban đầu của mẫu đó.

A. 16800 năm.

B. 18600 năm.
C. 7800 năm.

D. 16200 năm.

2. Hạt nhân 
[image: image330.wmf]C

14

6

 là một chất phóng xạ, nó phóng xạ ra tia (- có chu kì bán rã là 5600năm. Trong cây cối có chất phóng xạ 
[image: image331.wmf]C
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. Độ phóng xạ của một mẫu gỗ tươi và một mẫu gỗ cổ đại đã chết cùng khối lượng lần lượt là 0,25Bq và 0,215Bq. Hỏi mẫu gỗ cổ đại chết đã bao lâu ?

A. 12178,86 năm.

B. 12187,67 năm.
C. 1218,77 năm.

D.16803,57 năm.

3. Độ phóng xạ của   14C trong một tượng gỗ cổ bằng 0,65 lần độ phóng xạ của 14C trong một khúc gỗ cùng khối lưọng vừa mới chặt.Chu kì bán rã của 14C là 5700năm. Tuổi của tưîng gỗà:

A.3521 năm.  

B. 4352 năm. 
C.3543 năm.  

D.3452 năm .

4. Tính tuổi của một tượng gổ cổ biết rằng độ phóng xạ (- hiện nay của tượng gổ ấy bằng 0,77 lần độ phóng xạ của một khúc gổ cùng khối lượng mới chặt. Biết chu kì bán rã của C14 là 5600 năm.

A. 2112 năm.

B. 1056 năm.
C. 1500 năm.

D. 2500 năm.

5)Chu kì bán rã của [image: image332.png]


là 5590 năm. Một mẫu gỗ có độ phóng xạ là 197 phân rã/phút. Một mẫu gỗ khác cùng loại cùng khối lượng của cây mới hạ xuống có độ phóng xạ 1350 phân rã/phút. Tuổi của mẫu gỗ cổ là:

A. 15525 năm

B. 1552,5 năm
C. [image: image333.png]


năm

D. [image: image334.png]


năm

6)Poloni [image: image335.png]


là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T=3312h ,phát ra tia phóng xạ và chuyển thành hạt nhân chì [image: image336.png]4lb-
49°Ph



.Lúc đầu độ phóng xạ của Po là: [image: image337.png]4.101°Bqg



, thời gian cần thiết để Po có độ phóng xạ [image: image338.png]0,

5.10°Bg



bằng

A. 3312h 


B. 9936h 


C. 1106h

 D. 6624h

7)Poloni [image: image339.png]


có chu kỳ bán rã là T = 138 ngày, là chất phóng xạ phát ra tia phóng xạ và chuyển thành hạt nhân chì [image: image340.png]4lb-
49°Ph



. Biết rằng ở thời điểm khảo sát tỷ số giữa số hạt Pb và số hạt Po bằng 7. Tuổi của mẫu chất trên là

A. 276 ngày


B. 46 ngày 


C. 552ngày 

D. 414 ngày

8)Một tượng gỗ cổ có độ phóng xạ chỉ bằng 0,25 độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng khối lượng mới chặt xuống. Biết tượng gỗ phóng xạ tia từ C14 và chu kỳ bán rã của C14 là T = 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ bằng

A. 2800 năm 

B. 22400 năm

C. 5600 năm 
D. 11200 năm

9)Khi phân tích một mẫu gỗ, người ta xác định được rằng: 87,5% số nguyên tử đồng vị phóng xạ [image: image341.png]


có trong mẫu gỗ đã bị phân rã thành các nguyên tử [image: image342.png]


. Biết chu kỳ bán 
rã của [image: image343.png]


là 5570 năm. Tuổi của mẫu gỗ này bằng

A. 16710 năm 

B. 5570 năm


 C. 11140 năm 
D. 44560 năm

10)Hoạt tính của đồng vị cacbon [image: image344.png]


  trong một món đồ cổ bằng gỗ bằng 4/5 hoạt tính của đồng vị này trong gỗ cây mới đốn. Chu kỳ bán rã của gỗ là 5570 năm. Tìm tuổi của món đồ cổ ấy

A. 1800 năm

B. 1793 năm


C. 1678 năm
D. 1704 năm

IV)Năng lượng trong sự phóng xạ
IV.1)Phương pháp:

1.Động năng các hạt B,C
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2. %  năng lượng toả ra chuyển thành động năng của các hạt  B,C
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3.Vận tốc chuyển động của hạt B,C




WC=
[image: image358.wmf]2
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Chú ý: Khi tính vận tốc của các hạt B,C  -
Động năng của các hạt phải đổi ra đơn vị J(Jun)

· Khối lượng các hạt phả đổi ra kg

· 
1u=1,66055.10-27 kg

· 1MeV=1,6.10-13 J 
IV.2)C¸c vÝ dô
Ví dụ 1 : Randon 
[image: image361.wmf]222
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Rn

 là chất phóng xạ phóng ra hạt 
[image: image362.wmf]a

 và hạt nhân con X với chu kì bán rã T=3,8 ngày.Biết rằng sự phóng xạ này toả ra năng lượng 12,5MeV dưới dạng tổng động năng của hai hạt sinh ra (W
[image: image363.wmf]a

 + WX). Hãy tìm động năng của mỗi hạt sinh ra. Khi tính, có thể lấy tỉ số khối lượng của các hạt gần đúng bằng tỉ số số khối của chúng 
(m
[image: image364.wmf]a

/mX
[image: image365.wmf]»
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/AX). Cho NA=6,023.1023mol-1.

Giải : 
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Ví dụ 2 :Hạt nhân 
[image: image374.wmf]226

88
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 có chu kì bán rã 1570 năm, đứng yên phân rã ra một hạt 
[image: image375.wmf]a

 và 
biết đổi thành hạt nhân X. Động năng của hạt 
[image: image376.wmf]a

 trong phân rã là 4,8MeV. Hãy xác định  năng lượng toàn phần toả ra trong một phân rã.Coi khối lượng của hạt nhân tính theo đơn vị u xấp xỉ bằng khối lượng của chúng.
Giải : 
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Ví dụ 3 :. Hạt nhân 
[image: image385.wmf]210
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 có tính phóng xạ 
[image: image386.wmf]a

. Trước khi phóng xạ hạt nhân Po đứng yên. Tính động năng của hạt nhân X sau phóng xạ. Cho khối lượng hạt nhân Po là mPo=209,93733u, mX=205,92944u, m
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=4,00150u, 1u=931MeV/c2.
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Ví dụ 4 :Hãy viết phương trình phóng xạ 
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VÝ dô 5 :P«l«ni 
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IV.3.Bài tập trắc nghiệm
1)Hạt nhân phóng xạ Pôlôni [image: image410.png]


đứng yên phát ra tia [image: image411.png]


và sinh ra hạt nhân con X. Biết rằng mỗi phản ứng phân rã [image: image412.png]


của Pôlôni giải phóng một năng lượng [image: image413.png]


. Lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân theo số khối A bằng đơn vị u. Động năng của hạt [image: image414.png]


có giá trị

A. 2,15MeV 

B. 2,55MeV

 C. 2,75MeV 
D. 2,89MeV

2. Hạt nhân phóng xạ Pôlôni 210Po đứng yên phát ra tia α và sinh ra hạt nhân con X. Biết rằng mỗi phản ứng phân rã α của Pôlôni giải phóng một năng lượng ΔE = 2,6MeV. Lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân theo số khối A bằng đơn vị u. Động năng của hạt α có giá trị 

A. 2,15MeV 

B. 2,55MeV 
C. 2,75MeV 
D. 2,89MeV 

3. Hạt nhân đứng yên phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân X , biết động năng của hạt α là : = 4,8 MeV. Lấy khối lượng hạt nhân tính bằng u bằng số khối của chúng, năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên bằng Ra22688αK

A. 1.231 MeV 

B. 2,596 MeV 
C. 4,886 MeV 
D. 9,667 MeV 

4)Hạt nhân [image: image415.png]


đứng yên phóng xạ [image: image416.png]


và biến đổi thành hạt nhân X , biết động năng [image: image417.png]o



. Lấy khối lượng hạt nhân (tính bằng u) bằng số khối của chúng, năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên bằng

A. 1.231 MeV 

B. 2,596 MeV 
C. 4,886 MeV 
D. 9,667 MeV

5)Hạt nhân phóng xạ Pôlôni [image: image418.png]


đứng yên phát ra tia [image: image419.png]


và sinh ra hạt nhân con X. Biết rằng mỗi phản ứng phân rã [image: image420.png]


của Pôlôni giải phóng một năng lượng [image: image421.png]


. Lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân theo số khối A bằng đơn vị u. Động năng của hạt [image: image422.png]


có giá trị

A. 2,15MeV 

B. 2,55MeV 
C. 2,75MeV 
D. 2,89MeV

6)Chất phóng xạ [image: image423.png]


phát ra tia [image: image424.png]


và biến đổi thành [image: image425.png]4lb-
49°Ph



. Biết khối lượng các hạt là [image: image426.png]203,3828u,mg 26u




. Năng lượng toả ra khi 10g [image: image427.png]Po



phân rã hết là

A. [image: image428.png]


. 

B. [image: image429.png]


. 

C. [image: image430.png]


. 
D. [image: image431.png]


.

C)Đề kiểm tra về sự phóng xạ

Đề 1
1. Tìm phát biểu SAI về phóng xạ.

A. Phóng xạ là hiện tượng, một hạt nhân bị kích thích phóng ra những bức xạ gọi là tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.

B. Phóng xạ là một trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân.

C. Có những quặng phóng xạ có sẵn trong tự nhiên.

D. Có những chất đồng vị phóng xạ do con người tạo ra.

2. Tìm phát biểu ĐÚNG về phóng xạ.

A. Khi tăng nhiệt độ, hiện tượng phóng xạ xảy ra nhanh hơn.

B. Khi tăng áp suất không khí xung quanh một chất phóng xạ, hiện tượng phóng xạ bị hạn chế chậm lại.

C. Phóng xạ là hiện tượng, một hạt nhân tự động phóng ra các tia phóng xạ.

D. Muốn điều chỉnh quá trình phóng xạ ta phải dùng điện trường mạnh.

3. Tìm phát biểu SAI về phóng xạ.

A. Có chất phóng xạ để trong tối sẽ phát sáng. Vậy có loại tia phóng xạ mắt ta nhìn thấy được.

B. Các tia phóng xạ có những tác dụng lí hoá như iôn hóa môi trường, làm đen kính ảnh, gây ra các phản ứng hoá học…

C. Các tia phóng xạ đều có năng lượng nên bình đựng chất phóng xạ nóng lên.

D. Sự phóng xạ toả ra năng lượng.

4. Tìm phát biểu SAI về tia phóng xạ α.

A. Tia α bị lệch về phía bản âm của tụ điện.

B. Tia α là chùm hạt nhân Hêli 2He4 mang điện +2e.

C. Hạt α phóng ra từ hạt nhân với vận tốc khoảng 107 m/s.

D. Tia α đi được 8 m trong không khí.

5. Tìm phát biểu SAI về tia phóng xạ β.

A. Tia β – chính là chùm electron mang điện âm.

B. Tia β + chính là chùm poziton mang điện dương.

C. Các tia β đi trong điện trường bị lệch ít hơn tia α vì khối lượng các hạt e+, e- nhỏ hơn nhiều so với khối lượng hạt α.

D. Các hạt β được phóng ra với vận tốc rất lớn gần bằng vận tốc ánh sáng.

6. Tìm phát biểu Đúng về tia γ.

A. Tia gamma là sóng điện từ có bước sóng ngắn nhất trong thang sóng điện từ, nhỏ hơn bước sóng tia X và bước sóng tia tử ngoại.

B. Tia gamma có vận tốc lớn nên ít bị lệch trong điện trường và từ trường.

C. Tia gamma không đi qua được lớp chì dày 10 cm.

D. Đối với con người tia gamma không nguy hiểm bằng tia α.

7. Iot phóng xạ 
[image: image432.wmf]I
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dùng trong y tế có chu kì bán rã T = 8 ngày. Lúc đầu có m0 = 200g. Hỏi sau t = 24 ngày còn laị  bao nhiêu?


A. 25g

B. 50g

C. 20g

D. 30g

8. Tìm độ phóng xạ của m0 = 200 g chất Iot. Biết rằng sau 16 ngày khối lượng chất đó chỉ còn bằng một phần tư khối lượng ban đầu.


A. 9,22.1016Bq



B. 3.20. 1018Bq


C. 2,30.1017Bq



D. 4,12.1019Bq

9. Tìm số nguyên tử N0​​ có trong m0 = 200 g Iot phóng xạ 
[image: image433.wmf]I
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.


A. 9,19.1021




B. 9,19. 1023


C. 9,19.1022




D. 9,19. 1024
10. Chất phóng xạ P0 có chu kì bán rã T = 138 ngày. Một lượng P0 ban đầu m0  sau 276 ngày chỉ còn lại 12 mg. Tìm lượng Po ban đầu.


A. 36 mg

B. 24 mg

C. 60 mg

D. 48 mg

11. Tìm khối lượng I có độ phóng xạ 2 Ci. Biết chu kì bán rã T = 8 ngày.


A. 0,115 mg

B. 0,422 mg

C. 276 mg

D. 383 mg

12. Tìm phát biểu đúng về quy tắc dịch chuyển.

A. Trong phóng xạ α, hạt nhân con lùi hai ô trong bảng tuần hoàn.

B. Trong phóng xạ β-, hạt nhân con lùi một ô trong bảng tuần hoàn

C. Trong phóng xạ β+, hạt nhân con tiến một ô trong bảng tuần hoàn

D. Trong phóng xạ α có kèm theo tia γ, hạt nhân con vẫn giữ nguyên ở vị trí trong bảng tuần hoàn.

13. Urani phân rã thành radi rồi tiếp tục cho đến khi hạt nhân con là đồng vị chì bền 
[image: image434.wmf].
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sau bao nhiêu phóng xạ α và phóng xạ β-..
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 EMBED Equation.3  [image: image438.wmf].
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A. 8 α và 6β-

B. 8 α và 8 β-
C. 6 α và 8 β-
D. 6 α và 6 β-
14: Tính tuổi của một mẩu gỗ cổ biến rằng độ phóng xạ β- của nó bằng 0,77 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng loại, cùng khối lượng vừa mới chặt. Cho biết chu kì bán rãcủa C14 là T = 5600 năm.


A. ≈ 1200 năm
B. ≈ 2100 năm
C. ≈ 4500 năm
D. ≈ 3600 năm

   
Chất phóng xạ 
[image: image439.wmf]Co
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dùng trong y tế có chu kì bán rã T = 5,33 năm và khối lượng nguyên tử là 58,9u. Ban đầu có 500 g chất 
[image: image440.wmf]Co
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.(Tính các câu 15,16,17,18,19)
15. Tìm khối lượng chất phóng xạ còn lại sau 12 năm.

A. 210 g

B.  105 g

C. 96 g

D. 186 g

16. Tìm khối lượng chất phóng xạ còn lại sau 16 năm.

A. 75,4 g

B.  58,6 g

C. 62,5 g

D. 69,1 g

17. Sau bao nhiêu năm khối lượng chất phóng xạ còn lại 100g.

A. 12,38 năm 
B.  8,75 năm

C. 10,5 năm

D. 15,24 năm

18.Tính độ phóng xạ ban đầu của lượng phóng xạ trên theo đơn vị Bq.


A. 1,85.1017Bq
B.  2,72.1016Bq
C. 2,07.1016Bq
D.5,36.1015Bq


19. Tính độ phóng xạ ban đầu của lượng phóng xạ trên theo đơn vị Ci.


A. 7360 Ci

B. 6250 Ci

C. 18.104 Ci

D. 151.103 Ci

20 Hạt nhân Pôlôni  
[image: image441.wmf]Po

210

84

là chất phóng xạ α. Biết hạt nhân mẹ đang đứng yên và lấy gần đúng khối lượng các hạt theo số khối A. Hãy tìm xem bao nhiêu phần trăm của năng lượng toả ra chuyển thành động năng của hạt α.

A. 89,3%

B. 98,1%

C. 95,2%


D. 99,2%

21. Biết rằng đồng vị 
[image: image442.wmf]C
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 có chu kì bán rã 5600 năm còn đồng vị 
[image: image443.wmf]C
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 rất bền vững. Một mẩu cổ sinh vật có đồng vị C14 chỉ bằng 0,125 số đồng vị C12. Hãy ước lượng gần đúng tuổi cổ vật.
A. 1400 năm
B. 22400 năm
C. 16800năm

D. 11800 năm

22. Một lượng chất phóng xạ tecnexi 
[image: image444.wmf]Tc
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thường được dùng trong y tế, được đưa đến bệnh viện vào lúc 9h sáng ngày thứ hai đầu tuần. Đến 9h sáng ngày thứ ba người ta lượng phóng xạ trong mẫu còn lại 0,0625 lượng phóng xạ ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là:


A. 12 giờ

B. 8 giờ

C. 4 giờ


D. 6 giờ

23.Hạt nhân 
[image: image445.wmf]U
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 Phân rã phóng xạ qua một chuỗi hạt nhân rồi biến thành hạt nhân bền 
[image: image446.wmf]Pb
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82

.Chu kì bán rã của toàn bộ quá trình này vào cỡ 4,5 tỉ năm.

24. Một mẫu đá cổ hiện nay có chứa số nguyên tử urani U238 bằng số nguyên tử Pb206. Hãy ước tính tuổi của mẫu đa cổ đó.

A. 2,25 tỉ năm

B. 4,5 tỉ năm
C.  6,75 tỉ năm

D. 9 tỉ năm

25. Một lượng chất phóng xạ tecnexi 
[image: image447.wmf]Tc
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thường được dùng trong y tế, có chu kì bán rã T = 6 h. Thời gian cần để lấy chất đó ra khỏi lò phản ứng và đưa đến bệnh viện ở khá xa mất 18 h. Hỏi rằng ở bệnh viện cã 1(g thì khối lược tecnexi cần lấy từ lò phản ứng là bao nhiêu?


A. 8 (g

B. 2 (g

C. 4 



D. 6 (g

26. Cho chùm nơtron bắn phá đồng vị bền 
[image: image448.wmf]Mn
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  ta thu được đồng vị phóng xạ 
[image: image449.wmf]Mn
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. Đồng vị phóng xạ Mn56 có chu kì bán rã T = 2,5 h và phát tia β- . Sau quá trình bắn phá Mn55 bằng nơtron kết thúc người ta thấy trong mẫu tỉ số: X = 
[image: image450.wmf]số nguyên tử Mn56/số nguyên tử Mn55 = 10-10. Hỏi sau 10 h sau đó tỉ số trên là bao nhiêu?


A. 1,25.10-11; 
B.2,5.10-11

C. 3,125.10-12

D. 6,25.10-12


27.Chọn câu trả lời đúng. Mỗi đồng vị phóng xạ A lúc đầu có No=2,86.1026 hạt nhân. Tronh giờ đầu phát ra 2,29.1015  tia phóng xạ. Chu kỳ bán rã đồng vị A là :

A
8 giờ 18 phút.
B
8 giờ.
C8 giờ 30 phút.
D
8 giờ 15 phút.

28.Chọn câu trả lời đúng. Chu kì bán rã của là 5590năm. Một mẫu gỗ có 197 phân rã / phút. Một mẫu gỗ khác cùng loại cùng khối lượng của cây mới hạ xuống có độ phóng xạ 1350phân rã/phút. Tuổi của mẫu gỗ cỗ  là:


A
1,5525.105 năm.
B
15525năm
C1552,5 năm.        
D1,5525.106 năm.

29.Chọn câu đúng. Chất Iốt phóng xạ I.131 có chu kỳ bán rã là 8 ngày. Nếu nhận được 100g chất này thì sau 8 tuần khối lượng của nó còn lại là:


A
0,78g.
B
0,19g.
C
2,04g.    
 D1,09g.

 30.Chọn câu đúng. Co50 có chu kỳ bán rã 5,33 năm. Độ phóng xạ ban đầu của 1kg chất đó là:


A
4,9.1016Bq.   
B.3,2.1016Bq.    
C.6,0.1016Bq.    
D.4,0.1016Bq.

 31.Các đồng vị phóng xạ có các ứng dụng nào sau đây.


A
Đánh dấu nguyên tử, do khuyết tật của vật đúc, phân tích vi lượng.


B
Diệt khuẩn.


C
Đánh dấu nguyên tử, do khuyết tật của vật đúc, phân tích vi lượng, diệt khuẩn.


D
Đánh dấu nguyên tử, do khuyết tật của vật đúc.

32.Chu kì bán rã là 138 ngày. Khi phóng ra tia anpha poloni biến thành chì. Sau 276 ngày, khối lượng chì được tạo thành từ 1mmg Po là:


A.0,6391g.   
B.0,3679g.
C.0,7360g.
D
.0,7810g.

33.Chọn câu đúng. Chu kỳ bán rã của Ra226 là 1600năm. Nếu nhận được 10g Ra226 thì sau 6 tháng khối lượng còn lại là:


A.9,9978g.   
B.9,8612g.
C.9,9998g.
D
9,8819g.

34.Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T =10s. Lúc đầu có độ phóng xạ 2.107Bq để cho độ phóng xạ giảm xuống còn 0,25.107Bq thì phải mất một khoảng thời gian bao lâu:


A.30s.          
B.20s.
C
.15s.
D
.25s.

35.Tỉ lệ giữa C12 và C14 (phóng xạ β¯có chu kỳ bán rã T=5570 năm) trong cây cối là như nhau. Phân tích một thân cây chết ta thấy C14 chỉ bằng 1/4C12 cây đó đã chết cách đây một khoảng thời gian:


A
.11140năm.   
B.80640năm.    
C.18561năm.   
D.15900năm.

36.Rn 222có chu kỳ bán rã là 3,8 ngay. Số nguyên tử còn lại của 2g chất đó sau 19 ngày:


A
.220,3.1018.      
 B.169,4.1018.         
C.180,8.1018.   
D.625,6.1018.

37.
[image: image451.wmf]Na
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Có chu kì bán rã là 15 giờ, phóng xạ β¯.  Ban đầu có 11mmg chất Na. Số hạt β¯được giải phóng sau 5giây:


A.24,9.1018.            
B.21,6.1018.         
C.11,2.1018.          
D.19,81018.  

38.Vào lúc t=0, người ta đếm được 360 hạt β¯  phóng ra ( từ một chất phóng xạ)trong một phút. Sau đó 2 giờ đếm được 90 hạt β¯ trong một phút. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ đó:


A.45phút.
B.60phút.    
C.20phút.          
 D.30phút.

39.  Một khối chất Astat  
[image: image452.wmf]At
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   có No =2,86.1016 hạt nhân có tính phóng xạ ( . trong giờ đầu tiên phát ra 2,29.1015 hạt (   Chu kỳ bán rã của Astat là: 

     A. 8 giờ 18 phút         B.  8 giờ             
 C. 7 giờ 18 phút                D.  8 giờ 10 phút       

40. Một nguồn phóng xạ nhân tạo vừa được tạo thành có chu kì bán rã là 2 giờ, có độ phóng xạ lớn hơn  mức độ phóng xạ cho phép 64 lần. Thời gian để có thể làm việc an toàn với nguồn phóng xạ này là:
     A.  6 giờ                     B. 12 giờ               C. 24 giờ                     D. 32 giờ

Đề 2

1. Hoạt tính của đồng vị cacbon 6C14 trong một món đồ cổ bằng gỗ bằng 4/5 hoạt tính của đồng vị này trong gỗ cây mới đốn. Chu kỳ bán rã của của là 5570 năm. Tìm tuổi của món đồ cổ ấy.

    A. 1800 năm    

B. 1793 năm    
C. 1704 năm    

D. 1678 năm

2.Thời gian τ để số hạt nhân phóng xạ giảm đi e = 2,7 lần gọi là thời gian sống trung bình của chất phóng xạ. Có thể chứng minh được rằng τ = 1/λ. Có bao nhiêu phần trăm nguyên tố phóng xạ bị phân rã sau thời gian t = τ?

    A. 35%    


B. 37%    

C. 63%    


D. 65%

3.Một chất phóng xạ có hằng số phân rã λ = 1,44.10-3h-1. Trong thời gian bao lâu thì 75% hạt nhân ban đầu sẽ bị phân rã?

    A. 36 ngày

B. 37,4 ngày

C. 39,2 ngày


D. 40,1 ngày            

4. Cm244 là một nguyên tố phóng xạ có hằng số phân rã bằng 1,21.10-9s-1. Nếu một mẫu ban đầu của nguyên tố này có hoạt độ bằng 104 phân rã/s, tính hoạt độ sau 10 năm.

    A. 0,68 s-1   

 B. 2,21.102s-1    
C. 6,83.103s-1
D. 104s-1    

5.Tuổi của Trái Đất khoảng [image: image453.png]


năm. Giả thiết ngay từ khi Trái Đất hình thành đã có urani (có chu kì bán rã là [image: image454.png]


năm). Nếu ban đầu có 2,72kg urani thì đến nay khối lượng urani còn lại là :
A. 0,72kg


 B. 1,26kg

C. 1,12kg 


D. 1,36kg

6.Côban [image: image455.png](.0



phóng xạ với chu kỳ bán rã T = 5,27 năm. Thời gian cần thiết để 75% khối lượng của một khối chất phóng xạ [image: image456.png]


bị phân rã là

A. 42,16 năm 

B. 21,08 năm 
C. 5,27 năm


D. 10,54 năm

7.Đồng vị [image: image457.png]4%
#*Na



là chất phóng xạ [image: image458.png]


và tạo thành đồng vị của magiê. Mẫu [image: image459.png]4%
#*Na



có khối lượng ban đầu [image: image460.png]


, chu kỳ bán rã của [image: image461.png]4%
#*Na



là [image: image462.png]


. Khối lượng magiê tạo thành sau thời gian 45 giờ là

A. 8g 



B. 7g 


C. 1g 



D. 1,14g

8.Đồng vị [image: image463.png]4%
#*Na



có chu kỳ bán rã T =15h , [image: image464.png]4%
#*Na



là chất phóng xạ [image: image465.png]


và tạo thành đồng vị của magiê. Mẫu [image: image466.png]4%
#*Na



có khối lượng ban đầu [image: image467.png]


. Độ phóng xạ ban đầu của [image: image468.png]4%
#*Na



bằng:

A. [image: image469.png]773.1018. Bg





B. [image: image470.png]2.78.1044.Bq




C. [image: image471.png]1,67.104%.Bq





D. [image: image472.png]3,

22.1017 Bq




9.Các tia có cùng bản chất là ... 

A. Tia [image: image473.png]


và tia tử ngoại. 



B. Tia [image: image474.png]


và tia [image: image475.png]


. 


C. Tia [image: image476.png]


và tia hồng ngoại. 


D. Tia [image: image477.png]


và tia tử ngoại.

10)Chu kì bán rã của chất phóng xạ là 2,5 năm. Sau một năm tỉ số giữa số hạt nhân còn lại và số hạt nhân ban đầu là:

A. 0,4



B. 0,242

C. 0,758


D. 0,082

11)Một đồng vị phóng xạ A lúc đầu có [image: image478.png]


hạt nhân. Trong giờ đầu phát ra [image: image479.png]




 HYPERLINK "http://onthi.com/?a=OT&ot=LT&hdn_lt_id=231" \l "0" \t "_blank" tia phóng xạ. Chu kì bán rã của đồng vị A là:

A. 8 giờ.

B. 8 giờ 30 phút.

C. 8 giờ 15 phút.

D. 8 giờ 18 phút

12)Đồng vị [image: image480.png]N a



là chất phóng xạ [image: image481.png]


và tạo thành đồng vị của magiê. Sau 105 giờ, độ phóng xạ của [image: image482.png]N a



giảm đi 128 lần. Chu kỳ bán rã của [image: image483.png]N a



bằng

A. 17,5h


 B. 21h 


C. 45h 


D. 15h

13)Đồng vị phóng xạ Côban [image: image484.png]


phát ra tia và với chu kỳ bán rã T = 71,3 ngày. Trong 365 ngày, phần trăm chất Côban này bị phân rã bằng

A. 97,1% 


B. 80% 


C. 31%


 D. 65,9%

14)Có 1kg chất phóng xạ [image: image485.png]


với chu kỳ bán rã T=16/3 (năm). Sau khi phân rã biến thành [image: image486.png]PUNT
palN1



. Thời gian cần thiết để có 984,375(g) chất phóng xạ đã bị phân rã là

A. 4 năm 


B. 16 năm 


C. 32 năm 


D. 64 năm

15) [image: image487.png]4%
#*Na



là một chất phóng xạ [image: image488.png]


có chu kỳ bán rã T . Ơ thời điểm t = 0 có khối lượng Na là [image: image489.png]


. Sau một khoảng thời gian t = 3T thì số hạt còn lại là :

A. [image: image490.png]


hạt

 B. [image: image491.png]


hạt 

C. [image: image492.png]


hạt            D. [image: image493.png]


hạt

16)Đồng vị phóng xạ [image: image494.png]


phóng xạ [image: image495.png]


và biến đổi thành một hạt nhân chì .Tại thời điểm t tỉ lệ giữa số hạt nhân chì và số hạt nhân Po trong mẫu là 5 ,tại thời điểm t này tỉ số khối lượng chì và khối lượng Po là:

A. 4,905 


B. 0,196 


C. 5,097 


D. 0,204

17)[image: image496.png]4%
#*Na



là một chất phóng xạ [image: image497.png]


có chu kỳ bán rã [image: image498.png]


giờ. Một mẫu Na ở thời điểm [image: image499.png]


có khối lượng [image: image500.png]


. Sau một khoảng thời gian [image: image501.png]


, khối lượng của mẫu chất chỉ còn [image: image502.png]


. Thời gian [image: image503.png]


có giá trị

A. 30 giờ 


B. 45 giờ 


C. 60giờ


 D. 120giờ

18)Poloni [image: image504.png]


là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T=3312h ,phát ra tia phóng xạ và chuyển thành hạt nhân chì [image: image505.png]4lb-
49°Ph



.Lúc đầu độ phóng xạ của Po là: [image: image506.png]4.101°Bqg



, thời gian cần thiết để Po có độ phóng xạ [image: image507.png]0,

5.10°Bg



bằng

A. 3312h 


B. 9936h 


C. 1106h


 D. 6624h

19)Poloni [image: image508.png]


có chu kỳ bán rã là T = 138 ngày, là chất phóng xạ phát ra tia phóng xạ và chuyển thành hạt nhân chì [image: image509.png]4lb-
49°Ph



. Biết rằng ở thời điểm khảo sát tỷ số giữa số hạt Pb và số hạt Po bằng 7. Tuổi của mẫu chất trên là

A. 276 ngày


B. 46 ngày 


C. 552ngày 

D. 414 ngày

20)Nguyên tố rađi [image: image510.png]


phóng xạ [image: image511.png]


với chu kỳ bán rã [image: image512.png]


, nguyên tố con của nó là Rađôn. Độ phóng xạ của 693g Rađi bằng

A. [image: image513.png]2,56.101°Bg





B. [image: image514.png]8,32.101°Bq





C. [image: image515.png]272.101Bqg





. [image: image516.png]4 52101Bg




21)Chất [image: image517.png]


có chu kỳ bán rã là 192 giờ. Nếu ban đầu có 1kg [image: image518.png]


thì sau 40 ngày đêm thì khối lượng [image: image519.png]


còn lại là

A. 200g 


B. 250g 


C. 31,25g

D. 166,67g

22)Một mẫu quặng có chứa chất phóng xạ Xêsi [image: image520.png]


có độ phóng xạ [image: image521.png]


có chu kỳ bán rã là 30 năm. Khối lượng Xêsi chứa trong mẫu quặng đó là :

A. [image: image522.png]




B. [image: image523.png]g





C. [image: image524.png]g




D. [image: image525.png]



23)Hiện tại một mẫu quặng có chứa chất phóng xạ Xêsi [image: image526.png]


có độ phóng xạ [image: image527.png]


, chu kỳ bán rã của Xêsi là 30 năm. Độ phóng xạ của mẫu quặng đó ở thời điểm 60 năm sau là

A. [image: image528.png]2.10°Bg






B. [image: image529.png]




C. .[image: image530.png]



D. [image: image531.png]



24)Chất phóng xạ Pôlôni [image: image532.png]


phóng ra tia [image: image533.png]


và biến thành chì [image: image534.png]4lb-
49°Ph



. Cho biết chu kỳ bán rã của Pôlôni là T = 138 ngày. Lúc đầu có 18g Pôlôni, thời gian để lượng Pôlôni chỉ còn 2,25g là

A. 1104 ngày 

B. 276 ngày

 
C. 552 ngày
 
D. 414 ngày

25)[image: image535.png]


là chất phóng xạ [image: image536.png]


có chu kỳ bán rã là T = 5,33 năm. Cho 1 năm có 365 ngày, lúc đầu có 5,33 g Côban, độ phóng xạ của mẫu chất trên sau hai chu kỳ bán rã bằng

A. [image: image537.png]1,37101°Bqg





B. [image: image538.png]5 51.101°Bqg





C. [image: image539.png]1,

034.101°Bqg




D. [image: image540.png]276.101°Bqg




26)Ban đầu có [image: image541.png]




INCLUDEPICTURE "D:\\My Documents\\Downloads\\thien ly\\vat ly hat nhan\\hien tuong phong xa\\3_files\\c11cbdcfdc8428548b07a6b74a97d1a8.gif" \* MERGEFORMAT [image: image542.png]


là chất phóng xạ chu kỳ bán rã T. Số nguyên tử Radon còn lại sau [image: image543.png]



A. [image: image544.png]


nguyên tử 




B. [image: image545.png]


nguyên tử 

C. [image: image546.png]


nguyên tử 




D. [image: image547.png]


nguyên tử

27)Chất IỐT phóng xạ có chu kỳ bán rã là 8 ngày. Ban đầu có 100g chất này thì sau 16 ngày khối lượng chất IỐT còn lại là

A. 12,5g 


B. 25g 


C. 50g 

D. 75g

28)Nhận xét nào về hiện tượng phóng xạ là sai? 

A. Không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài . 
B. Không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường . 

C. Ảnh hưởng đến áp suất của mội trường . 
D. Các chất phóng xạ khác nhau có chu kỳ bán rã khác nhau .

29)Một chất phóng xạ có hằng số phân rã [image: image548.png]A=14410—3n"1



. Trong thời gian bao lâu thì 75% hạt nhân ban đầu sẽ bị phân rã?

A. 36 ngày


B. 37,4 ngày


C. 40,1 ngày
D. 39,2 ngày

30)Thời gian [image: image549.png]


để số hạt nhân phóng xạ giảm đi [image: image550.png]


lần gọi là thời gian sống trung bình của chất phóng xạ. Có thể chứng minh được rằng [image: image551.png]


. Có bao nhiêu phần trăm nguyên tố phóng xạ bị phân rã sau thời gian [image: image552.png]


?

A. 35%


B. 37%


C. 63%

D. 65%

31)Chất phóng xạ [image: image553.png]


phát ra tia [image: image554.png]


và biến đổi thành [image: image555.png]4lb-
49°Ph



. Chu kì bán rã của Po là 138 ngày. Ban đầu có 100g Po thì sau bao lâu lượng Po chỉ còn 1g?

A. 653,28 ngày.

 B. 834,45 ngày.

 C. 548,69 ngày.
 D. 916,85 ngày

32)Chất phóng xạ [image: image556.png]


có chu kì bán rã 8 ngày đêm. Ban đầu có 1,00 g chất này thì sau 1 ngày đêm còn lại bao nhiêu?

A. 0,92 g. 


B. 0,87 g. 


C. 0,78 g. 

D. 0,69 g.

33)Một lượng chất phóng xạ [image: image557.png]


ban đầu có khối lượng 1mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75 %. Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là

A. [image: image558.png]3,88.10M Bq.





B. [image: image559.png]3,58.101 Bq.





C. [image: image560.png]503.101Bq.




D. [image: image561.png]3,40.101 Bq.




34)Các đồng vị phóng xạ có những ứng dụng nào trong các ứng dụng sau:

A. Chất côban [image: image562.png](55Co)



phát ra tia [image: image563.png]


dùng để tìm khuyết tật trong các chi tiết máy.

B. Phương pháp các nguyên tử đánh dấu.

C. Phương pháp dùng cácbon 14.

D. A, B và C đều đúng.

35)Điều nào sau đây là sai khi nói về tia anpha?

A. Tia anpha thực chất là hạt nhân nguyên tử Hêli [image: image564.png](5He)



.

B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia anpha bị lệch về phía bản âm của tụ điện.

C. Tia anpha phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.

D. Khi đi trong không khí, tia anpha làm iôn hoá không khí và mất dần năng lượng.

36)Điều nào sau đây là đúng khi nói về tia phóng xạ gamma?

A. Chỉ xảy ra khi hạt nhân đang ở trạng thái kích thích.B. Phóng xạ gamma luôn đi kèm sau các phóng xạ [image: image565.png]


và [image: image566.png]


.

C. Trong phóng xạ gamma không có sự biến đổi hạt nhân.D. A, B và C đều đúng.

37)Điều nào sau đây là đúng khi nói về phóng xạ [image: image567.png]BT



?

A. Hạt nhân mẹ phóng ra hạt pôzitôn.

B. Trong bảng phân loại tuần hoàn, hạt nhân con lùi lại một ô so với hạt nhân mẹ.

C. Số điện tích của hạt nhân mẹ nhỏ hơn số điện tích của hạt nhân con một đơn vị.

D. A, B và C đều đúng

38)Điều nào sau đây là sai khi nói về phóng xạ [image: image568.png]


?

A. Hạt nhân mẹ phóng ra hạt pôzitôn.

B. Trong bảng phân loại tuần hoàn, hạt nhân con tiến một ô so với hạt nhân mẹ.

C. Trong bảng phân loại tuần hoàn, hạt nhân con tiến một ô so với hạt nhân mẹ.

D. Trong phóng xạ [image: image569.png]


định luật bảo toàn điện tích luôn nghiệm đúng

39)Điều nào sau đây là sai khi nói về quy tắc dịch chuyển trong hiện tượng phóng xạ?

A. Quy tắc dịch cho phép xác định hạt nhân con khi biết hạt nhân mẹ chịu sự phóng xạ nào.

B. Quy tắc dịch chuyển được thiết lập dựa trên định luật bảo toàn điện tích và định luật bảo toàn số khối.

C. Quy tắc dịch chuyển được thiết lập dựa trên định luật bảo toàn điện tích và định luật bảo toàn khối lượng.

D. Quy tắc dịch chuyển không áp dụng được cho các phản ứng hạt nhân nói chung.

40)Điều nào sau đây là sai khi nói về độ phóng xạ H?

A. Độ phóng xạ H của một lượng chất phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của lượng chất phóng xạ đó.

B. Với một chất phóng xạ cho trước, độ phóng xạ luôn là hằng số.

C. Với một lượng chất phóng xạ cho trước, độ phóng xạ giảm dần theo quy luật hàm số mũ theo thời gian.

D. Các chất phóng xạ khác nhau thì độ phóng xạ của cùng một lượng chất là khác nhau.

Phần 3:Kết quả
 Sau khi kiểm tra trong phạm vi các lớp giảng dạy kết quả tôi thu được như sau

	Lớp


	Từ 8 điểm trở lên
	Từ 6,5
[image: image570.wmf]®

8 điểm
	Từ 5
[image: image571.wmf]®

6,5 điểm
	Dưới 5 điểm

	12B


	70%
	20%
	10%
	0%

	12H


	7%
	30%
	25%
	38%

	12I


	6%
	27%
	30%
	34%

	12K


	9%
	30%
	28%
	33%


Phần 4:Kết luận
Thực tế giảng dạy cho thấy việc áp dụng phương pháp giải các bài tập về hiện tượng phóng xạ thu được những kết quả rất tôt. Học sinh hiểu và áp dụng được phương pháp giải các bài tập tương đối dễ dàng ,chính xác

Tuy tới tôi nhiên ,vẫn còn một bộ phận học sinh ,việc nắm bắt phương pháp giải tương đối khó khăn do lượng công thức nhiều  đòi hỏi trong thời gian cần tiếp tục hoàn chỉnh đề tài cho đối tượng học sinh này 

Do kinh nghiệm còn hạn chế ,đề tài không tránh khỏi những thiếu sót ,kính mong sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp để đề tài ngày càng hoàn chỉnh ,đóng góp vào kho phương pháp giải bài tập vật lý những phương pháp hay và có hiệu quả.

Tôi xin chân thành cảm ơn

Phù Cừ  Ngày 10  tháng 5 năm 2008

Người thực hiện
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1.SGK vật lý 12-NXB Giáo dục
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3.Wedside: ¤nthi .com
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